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Lời nói đầu 
     

Để tạo điều kiện cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt 
cho kì thi Tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng, 
Công ti Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định – Nhà 
xuất bản Giáo dục Việt Nam kết hợp với nhóm tác giả là giáo 
viên giàu kinh nghiệm, chủ yếu đang giảng dạy tại Trường 
Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh, 
tổ chức biên soạn bộ sách “Phân loại và hướng dẫn giải đề thi 
Đại học – Cao đẳng”. Bộ sách gồm 8 môn : Toán, Lí, Hoá, Sinh, 
Văn, Sử, Địa và Ngoại ngữ. 

Cuốn Phân loại và hướng dẫn giải đề thi Đại học – Cao 
đẳng môn Lịch sử chủ yếu giới thiệu một số dạng đề thi Đại 
học – Cao đẳng của môn Lịch sử trên cơ sở phân tích và 
phân loại các đề thi từ năm 2002 đến năm 2009. Thông qua 
đó, thí sinh dễ dàng nắm bắt được một số dạng đề thi, có 
thể tự sáng tạo câu hỏi, không bị lúng túng, bất ngờ trước 
các câu hỏi “lạ”…   

Trên cơ sở nghiên cứu đề thi của nhiều năm, căn cứ vào 
“cấu trúc đề thi” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với kinh 
nghiệm giảng dạy, luyện thi chúng tôi biên soạn cuốn sách 
gồm hai phần :  

Chương I : 

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG NĂM 2009 – 2010 
A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 
  
Chương II :  
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PHÂN LOẠI VÀ GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC – 
CAO ĐẲNG (2002 – 2009) 

A. PHÂN TÍCH ĐỀ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 

B. PHÂN LOẠI ĐỀ THI 

C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐỀ THI 

D. MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 
  
Sách giúp học sinh tự học, tự kiểm tra, đánh giá. Đặc biệt, 

qua việc tìm hiểu cấu trúc đề thi, các em có thể hình thành 
phương pháp học tập từng phân môn sao cho có hiệu quả để 
các em chuẩn bị tốt cho kì thi Đại học – Cao đẳng. 

Hi vọng bộ sách sẽ là tài liệu hữu ích cho các thí sinh trong 
quá trình ôn tập. 

Chúc các em đạt kết quả tốt ! 
 

TÁC GIẢ 
                                                            

  



 

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  CAO ĐẲNG NĂM 2009  2010 

CẤU TRÚC ĐỀ THI 
TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 

Câu I. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 (3,0 điểm) 

 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945  
1949). 
 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945  1991). Liên bang Nga (1991  2000). 
 Các nước Đông Bắc Á.  
 Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.  
 Các nước châu Phi và Mĩ Latinh.  
 Nước Mĩ.   
 Tây Âu.  
 Nhật Bản.  
 Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh.  
 Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ 
XX.
 Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000.  

Câu II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (4,0 điểm)  
 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.  
 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930. 
 Phong trào cách mạng 1930  1935.  
 Phong trào dân chủ 1936  1939.  
 Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939  

1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.  

 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2  9  1945 đến trước 
ngày 19  12  1946. 
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 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
(1946  1950).  

 Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
(1951  1953).  

 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953  1954)  

 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và 
chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954  1965).  

 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. 
Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965  1973).  

 Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. 

 Khôi phục và phát triển kinh tế  xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam (1973  1975). 

 Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, 
cứu nước năm 1975.  

 Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976  
1986). 

 Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986  2000). 

 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.  
 

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 

Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương 
trình đó (câu III.a hoặc III.b) 

Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) 

1. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000   

 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945  
1949). 

 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945  1991). Liên bang Nga (1991  2000). 

 Các nước Đông Bắc Á. 
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 Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.  
 Các nước châu Phi và Mĩ Latinh.  
 Nước Mĩ.  
 Tây Âu. 
 Nhật Bản. 
 Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh.  
 Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX. 
 Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000.  

2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000  

 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.   

 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930.  

 Phong trào cách mạng 1930  1935.  

 Phong trào dân chủ 1936  1939.  

 Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939  
1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.  

 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2  9  1945 đến trước 
ngày 19  12  1946.  

 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
(1946  1950).  

 Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
(1951  1953).  

 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953  1954). 

 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và 
chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954  1965).  

 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. 
Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965  1973). 

 Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. 

 Khôi phục và phát triển kinh tế  xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam (1973  1975). 
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 Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, 
cứu nước năm 1975.  

 Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976  
1986). 

 Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986  2000).  

 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. 

Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)  
1. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000  
 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945  

1949).
 Liên Xô và các nước Đông Âu (19451991). Liên bang Nga (1991  2000).  
 Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.  
 Các nước Đông Nam Á.  
 Ấn Độ và khu vực Trung Đông.  
 Các nước châu Phi và Mĩ Latinh.  
 Nước Mĩ.  
 Tây Âu.  
 Nhật Bản.  
 Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh.  
 Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX. 
 Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000. 

2. Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000  

 Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh 
thế giới thứ nhất.  

 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.  

 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930.   

 Phong trào cách mạng 1930  1935.  

 Phong trào dân chủ 1936  1939.  

 Phong trào giải phóng dân tộc 1939  1945. 

 Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. 
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 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2  9  1945 đến trước 
ngày 19  12  1946.  

 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
(1946  1950).  

 Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
(1951  1953).  

 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953  1954).
  

 Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế  xã hội, miền Nam đấu 
tranh chống chế độ Mĩ  Diệm, gìn giữ hoà bình (1954  1960). 

 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược 
"Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961  1965). 

 Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến 
tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ (1965  1968). 

 Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" ở miền Nam và 
chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ (1969  1973). 

 Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. 

 Khôi phục và phát triển kinh tế  xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam (1973  1975).  

 Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975. 

 Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976  
1986).  

 Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986  2000).  

 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. 
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Cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 

CẤU TRÚC ĐỀ THI 
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 

Câu I, II và III (7,0 điểm) 
1. Lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội dung có liên quan 

đến Lịch sử Việt Nam ở lớp 12) 

 Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 
 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929  1933 và hậu quả của nó. 
 Đại hội II (1920) và Đại hội VII (1935) của Quốc tế Cộng sản. 
 Mặt trận Nhân dân Pháp. 
 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939  1945). 

2. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000 

 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945  
1949). 
 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945  1991). Liên bang Nga (1991  2000). 
 Các nước Đông Bắc Á. 
 Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ.  
 Các nước châu Phi và Mĩ Latinh. 
 Nước Mĩ.  
 Tây Âu. 
 Nhật Bản. 
 Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh. 
 Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX. 
 Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000. 

3. Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
 Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp 

(1897  1914). 

 Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 
Chiến tranh thế giới thứ nhất. 


